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Yên Bái là một tỉnh miền núi, có 8 huyện, thị xã và một thành phố, trong đó có
hai huyện vùng cao (Trạm Tấu, Mù Cang Chải), diện tích tự nhiên 6.882,9 km2,
số dân trên 71 vạn người, gồm 30 dân tộc anh em sinh sống. Toàn Tỉnh có 180
xã, phường, thị trấn, trong đó có tới 70 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đảng bộ
tỉnh Yên Bái có 541 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 33.811 đảng viên. Trong chỉ
đạo của cấp ủy, nhờ quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây
dựng Đảng là then chốt, nên từ năm 2000 đến nay, Tỉnh có những tiến bộ đáng
kể về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,
đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh - quốc phòng được củng cố, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng phát huy, số
TCCSĐ trong sạch, vững mạnh hằng năm đều đạt từ 81% đến trên 86%... 

Nhận thức đúng về lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV)
không chỉ có vị trí quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc mà còn có vai trò
quan trọng trong việc củng cố, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là hệ
thống chính trị cơ sở xã, phường ở miền núi, những năm qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã
lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở coi trọng xây dựng, củng
cố và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng
DQTV, DBĐV nói riêng. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các ban xây dựng đảng phối hợp với
Đảng uỷ Quân sự Tỉnh khảo sát, đánh giá nắm chắc chất lượng, nhất là về chính
trị của lực lượng DQTV, DBĐV. Trên cơ sở đó, Tỉnh uỷ đã ra Chỉ thị số 21-CT/TU
ngày 12-5-2004 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV,
DBĐV trong tình hình mới”, trong đó, phải coi trọng công tác phát triển đảng viên,
yêu cầu hằng năm, mỗi cơ sở DQTV, DBĐV đều bồi dưỡng và giới thiệu được
quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, các huyện ủy, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc
Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cơ sở cụ thể hoá bằng nghị quyết,
kế hoạch của cấp mình, phân công cấp uỷ viên, đảng viên giáo dục, giúp đỡ quần
chúng trong lực lượng DQTV, DBĐV phấn đấu đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng
xem xét kết nạp. Nhờ đó, từ năm 2000 đến cuối năm 2004 Yên Bái đã kết nạp ®
ược 2.612 đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV, chiếm 37,16% tổng số đảng
viên mới kết nạp trong toàn Tỉnh, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt
15,98%, trong lực lượng DBĐV đạt 10,8% (tăng 3,09% so với năm 2000). Riêng 6
tháng đầu năm 2005, toàn Tỉnh kết nạp 263 đảng viên trong lực lượng DQTV,
DBĐV, chiếm 30,3% tổng số đảng viên mới kết nạp. Hầu hết số đảng viên mới
kết nạp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được chuyển thành đảng viên chính thức,
nhiều đồng chí kết nạp từ những năm trước nay đã được bầu vào cấp uỷ cơ sở.
Việc kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV đã góp phần xoá 21 thôn,
bản “trắng” đảng viên và đến tháng 6-2004, lần đầu tiên các thôn, bản trong toàn
tỉnh đều đã có đảng viên. 



Từ thực tế công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV ở Yên Bái
có thể rút ra một số kinh nghiệm: Phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Trung
ương, của Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV,
DBĐV trong tình hình mới đến từng cơ sở, giúp cơ sở nhận thức đúng đắn về vai
trò, vị trí của lực lượng DQTV, DBĐV, củng cố, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV
vững mạnh. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giác
ngộ, động viên quần chúng trong lực lượng DQTV, DBĐV tích cực phấn đấu rèn
luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban xây dựng đảng với Đảng uỷ Quân
sự Tỉnh trong việc cụ thể hoá chủ trương của Tỉnh uỷ, hướng dẫn các huyện ủy, thị
ủy, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các khâu trong công tác phát triển đảng
viên và phải coi thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV,
DBĐV là nhiệm vụ thường xuyên, một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng
lãnh đạo của TCCSĐ và đảng viên hằng năm.  

Thực hiện tốt kế hoạch và quy trình công tác kết nạp đảng viên, bảo đảm đủ
điều kiện, đúng tiêu chuẩn, không chạy theo số lượng. Đồng thời với bồi dưỡng
chính trị, rèn luyện đạo đức, phải chú trọng bồi dưỡng kiến thức văn hoá, chuyên
môn nghiệp vụ, quân sự cho lực lượng DQTV, DBĐV; gắn huấn luyện quân sự với
hoạt động tác chiến trị an, với các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế -
xã hội và công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững
mạnh, qua đó đánh giá trình độ giác ngộ của quần chúng, lựa chọn quần chúng
ưu tú tạo nguồn kết nạp vào Đảng. 

Nắm chắc chất lượng chính trị của lực lượng DQTV, DBĐV, đăng ký, quản lý
nguồn quân nhân dự bị chặt chẽ, có quy hoạch để khi thực hiện luân phiên, giải
ngạch không bị hẫng hụt nguồn cán bộ kế tiếp và phải gắn quy hoạch với kế
hoạch tạo nguồn kết nạp bảo đảm giữ vững tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV,
DB§V. 

Cấp ủy và tổ chức đảng cần định kỳ làm tốt việc đánh giá rút kinh nghiệm
công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV; tăng cường sự kiểm
tra, đôn đốc của cấp uỷ cấp trên để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. 

Để tiếp tục thực hiện các chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, DBĐV và công tác phát triển
đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV đạt kết quả tốt hơn, cấp uỷ, chính quyền
cơ sở và cấp trên cơ sở cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư và Nghị quyết số 08 về chiến lược an ninh quốc gia, nhất là Nghị quyết Trung
ương 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị số
21 của Tỉnh uỷ Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng
DQTV, DBĐV cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ lực lượng DQTV, DBĐV. Qua đó,
giúp cấp uỷ, chính quyền cơ sở và lãnh đạo cơ quan, đơn vị có nhận thức đầy đủ
về vị trí, vai trò của lực lượng DQTV, DBĐV, coi việc xây dựng lực lượng DQTV,
DBĐV là nhiệm vụ quan trọng trong đường lối quân sự của Đảng, là trách nhiệm
của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị; gắn lãnh đạo xây dựng lực l
ượng DQTV, DBĐV vững mạnh về chính trị, tổ chức và khả năng chiến đấu, xây
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh với đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết
nạp đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV. 



2. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của cấp uỷ và tổ chức đảng đối
với lực lượng DQTV, DBĐV. Để thực hiện được yêu cầu trên, các tổ chức cơ sở
đảng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo
hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV; bố trí, phân công đồng chí trong cấp uỷ
có phẩm chất, năng lực, có trình độ chuyên môn về quân sự trực tiếp làm xã, ph
ường đội trưởng.  

3. Trong chỉ đạo, phải kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh;  xây dựng nền
quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; đẩy mạnh phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV có đủ số
lượng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự
là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. 

Trên cơ sở đó, phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú bồi dưỡng, tạo
nguồn kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV. Trước hết, nhằm vào đội
ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội, khẩu đội trong lực lượng. Phấn đấu đến năm 2010
đưa tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV đạt 18-20%. Cùng với những
biện pháp trên, hằng năm, cấp uỷ cơ sở phải xây dựng kế hoạch tạo nguồn, kết
nạp đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV rất cụ thể cho từng chi bộ trực thuộc. 

4. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ban tổ chức huyện uỷ với
cơ quan chính trị ban chỉ huy quân sự huyện trong công tác xây dựng đảng, trong
đó, có công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV. Cấp uỷ cơ sở và
cấp trên cơ sở phải tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực
hiện công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV. Hằng quý, năm,
phải đánh giá kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp cụ thể,
thực hiện có hiệu quả công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV và DBĐV. 


